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Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong các doanh nghiệp. 

1. Tuần hoàn và chu chuyển vốn. 

1.1 Vốn trong doanh nghiệp. 

- Khái niệm: 

+ Vốn là một phạm trù kinh tế, là điều kiện kiên quyết của bất cứ một doanh nghiệp, ngành 

kinh tế và dịch vụ nào trong nền kinh tế quốc dân. 

+ Vốn trong các doanh nghiệp là toàn bộ nhân lực, vật lực và tài lực dưới hình thức tiền tệ do 

lao động thặng dư trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tạo ra được các chủ 

doanh nghiệp tích lỹ lại. 

- Nguyên tắc: Bảo tồn và sinh lợi. 

+ Phân biệt: cấp vốn khác đầu tư vốn (tư cách vốn đầu tư nó phải quay về điểm xuất phát cả 

phần gốc và phần lãi). 

+ Tái sản xuất vốn. 

Vốn -  Đầu tư vốn - Bồi hoàn vốn - Tái đầu tư vốn mới lớn hơn. 

-> Vận động là phương thức để bảo tồn và phát triển, tái sản xuất vốn. Sự vận động này 

thông qua tuần hoàn và chu chuyển vốn. 

1.2. Tuần hoàn vốn (Nghiên cứu sự vận động của vốn về vật chất). 

- Nhìn vào các doanh nghiệp sản xuất, toàn bộ sự vận động của vốn có thể được khái quát 

như sau: 

                    TLSX 

T - H                             ... SX............H' - T' 

                    SL§ 

Vốn tiền tệ                 Vốn sản xuất   Vốn hàng hóa 

 

- Trên thị trường yếu tố sản xuất (thị trường đầu vào). 

* Giai đoạn 1: T - H (tư liệu sản xuất, sức lao động) 

+ Nhà tư bản xuất hiện trên thị trường mua tư liệu sản xuất và sức lao động. 

+ Vốn hoạt động trong lĩnh vực lưu thông - vốn tiền tệ. 

+ Chức năng: tiền sử dụng mua các yếu tố của sản xuất chuẩn bị cho quá trình sản xuất. 

+ Kết thúc giai đoạn 1: Vốn tiền tệ chuyển hóa thành vốn sản xuất. 

* Giai đoạn 2. ...SX...: giai đoạn sản xuất. 
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+ Nhà tư bản kết hợp tư liệu sản xuất và sức lao động tiến hành sản xuất. 

+ Vốn nằm trong lĩnh vực sản xuất - Vốn sản xuất. 

+ Chức năng vốn: là sản xuất ra hàng hóa (H') mới mà giá trị của chúng lớn hơn giá trị của 

những nhân tố đã dùng để sản xuất ra số hàng hóa đó. 

(giá trị mới = giá trị cũ + giá trị thặng dư) 

=> Công thức vận động đầy đủ. 

               TLSX 

H                       ... SX ....H'(H+m) 

               SL§ 

+ Kết thúc giai đoạn này: 

Vốn sản xuất chuyển hóa thành vốn hàng hóa.( giai đoạn 2 là tiền đề cho giai đoạn 3 tiếp 

tục). 

* Giai đoạn 3: H' -T': Giai đoạn lưu thông. 

+ Nhà tư bản bán hàng hóa (H') - kết quả của quá trình sản xuất và thu hồi về T' (T+t) - 

Vốn ban đầu + giá trị thặng dư. 

+ Vốn trở lại hoạt động trong lĩnh vực lưu thông - vốn hàng hóa. 

+ Chức năng: Vốn hàng hóa thực hiện giá trị hàng hóa, biến H' - T' 

+ Kết thúc giai đoạn này: 

Vốn hàng hóa chuyển hóa thành vốn tiền tệ (lớn hơn trước) và tiếp tục một chu kỳ tiếp theo. 

=> Kết luận: Tuần hoàn vốn là sự vận động liên tục của vốn từ hình thái này sang hình thái 

khác và trải qua 3 giai đoạn, thực hiện ba chức năng để rồi trở lại hình thái ban đầu với giá trị 

tăng thêm. 

- Nhận xét: 

+ Tuần hoàn tư bản là sự thống nhất giữa sản xuất và lưu thông. 

Trong đó sản xuất có vai trò quyết định và lưu thông là điều kiện để tuần hoàn tư bản diễn ra. 

Sản xuất Lưu thông 

Vai trò quyết định Điều kiện quan trọng 

+ Vậy để tuần hoàn vốn có ý nghĩa khi thỏa mãn 2 điều kiện sau: 

 ĐK1: Để tuần hoàn vốn được diễn ra thì toàn bộ vốn cùng một lúc phải tồn tại ở cả ba 

hình thái. 
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 ĐK2: Mỗi bộ phận vốn ở từng hình thái khác nhau, phải liên tục chuyển hóa từ hình 

thái này sang hình thái khác. 

+ Nghiên cứu về tuần hoàn vốn là nghiên cứu mặt chất sự vận động của vốn. 

(Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu sự vận động vốn về mặt định lượng, tốc độ, thời gian vận 

động). 

1.3. Chu chuyển vốn 

* Khái niệm:  

Chu chuyển vốn là sự tuần hoàn vốn có định kỳ đổi mới và lặp đi lặp lại không ngừng. 

(Nếu như nghiên cứu tuần hoàn vốn, chúng ta nghiên cứu các hình thức mà vốn trút ra và 

khoác vào qua 3 giai đoạn vận động vận động của nó, thì khi nghiên cứu chu chuyển của 

vốn, chúng ta nghiên cứu tốc độ vận động của vốn nhanh hay chậm. VD: Như xem một năm, 

vốn chu chuyển được mấy vòng, và nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ đó đối với việc sản 

xuất và thực hiện giá trị thặng dư (m). 

* Thời gian chu chuyển vốn: 

- Muốn chu chuyển 1 vòng, vốn phải trải qua 2 giai đoạn lưu thông và 1 giai đoạn sản xuất. 

Thời gian vốn nằm trong lĩnh vực sản xuất là thời gian sản xuất. 

Thời gian vốn nằm trong lĩnh vực lưu thông là thời gian lưu thông. 

 Vậy: 

Thời gian 1 vòng chu chuyển vốn = thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. 

- Thời gian sản xuất:  

+ Khái niệm: 

Thời gian sản xuất là thời gian vốn nằm trong lĩnh vực sản xuất. 

+ Bao gồm các thời kỳ: 

 Thời kỳ làm việc (quan trọng nhất):  

Trong thời kỳ này lao động trực tiếp tác động đến đối tượng lao động đang được chế biến. 

Thời kỳ làm việc dài hay ngắn tùy theo điều kiện cụ thể của từng ngành, từng xí nghiệp. 

VD: Tính chất công việc, điều kiện trang bị kỹ thuật... kỳ làm việc sản xuất ra áo ngắn 

hơn sản xuất ra máy bay. 

 Thời kỳ gián đoạn sản xuất: 

Là thời kỳ đối tượng lao động không chịu tác động trực tiếp của lao động mà chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của các thuộc tính tự nhiên.  
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VD: Gây men cho rượu, sấy gỗ, ngâm da thuộc. 

 Thời kỳ dự trữ sản xuất: nhằm bảo đảm sản xuất diễn ra liên tục. 

 

 

 

  

- Thời gian lưu thông:  

+ Khái niệm:  

Thời gian lưu thông là thời gian vốn nằm trong lĩnh vực lưu thông để mua các yếu tố sản 

xuất, bán hàng hóa và vận chuyển hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng. 

+ CT: 

Thời gian lưu thông = thời gian mua hàng + thời gian bán hàng 

=> Thời gian lưu thông dài hay ngắn phụ thuộc ở thị trường xa hay gần; trình độ phát 

triển của giao thông vận tải; điều kiện mua tư liệu sản xuất, điều kiện bán hàng hóa. 

- Thời gian chu chuyển vốn dài hay ngắn phụ thuộc vào 2 nhóm nhân tố:  

+ Khách quan: thể hiện ở đặc điểm của từng ngành, điều kiện sản xuất, điều kiện lưu 

thông. 

+ Chủ quan: gắn liền chính sách kinh tế, luật pháp kinh tế, hiệu quả quản lý sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp (hiệu quả sử dụng vốn). 

* Phân loại vốn: 

Căn cứ vào phương thức chu chuyển khác nhau về mặt giá trị của vốn sản xuất: 

- Vốn cố định (TSCĐ): 

+ Khái niệm:  

Vốn cố định là một bộ phận của vốn sản xuất mà về mặt hiện vật nó tham gia hoàn toàn 

vào quá trình sản xuất, nhưng về mặt giá trị, giá trị của nó không chuyển hết một lần vào 

giá trị của sản phẩm, mà chuyển dần từng phần qua nhiều chu kỳ sản xuất, dưới hình thức 

khấu hao. 

+VD:  

Nhà xưởng, máy móc thiết bị (trong sản xuất, những thứ này hao mòn dần đi và chuyển 

hết giá trị của chúng vào sản phẩm sau một thời gian dài. Ví dụ một chiếc máy dùng 1 

năm thì hỏng -> Vậy trung bình mỗi năm nó chuyển 1/10 giá trị vào sản phẩm). 

Thời gian sản xuất = thời kỳ làm việc + Thời kỳ gián đoạn + 
Thời kỳ dự trữ sản xuất 
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+ Phần giá trị của máy móc thiết bị chuyển vào giá trị của sản phẩm mới thông qua công 

thức tính mức khấu hao: 

Mức khấu hao = 
Giá trị của máy móc thiết bị (giá ban đầu) 

Số năm sử dụng của máy móc, thiết bị 

+ Tài sản cố định (vốn cố định) ngày càng hao mòn trong quá trình sản xuất -> Hai hình 

thức hao mòn: 

 Hao mòn hữu hình: 

 Sự hao mòn về mặt giá trị sử dụng do thuộc tính cơ học, hóa học và tự nhiên trong quá 

trình sử dụng sinh ra. 

 Hao mòn vô hình: 

Sự hao mòn về mặt giá trị xẩy ra khi máy móc cũ, tuy còn sử dụng được, nhưng bị loại 

máy móc mới xuất hiện có chất lượng tốt hơn, công xuất cao hơn, hoặc giá rẻ hơn làm 

mất giá trị, thậm chí đào thải (tụt hậu công nghệ). 

-> Tránh hao mòn hữu hình và vô hình thì phải tận dung tối đa công suất máy móc thiết 

bị. 

VD: Tăng ca sử dụng máy trong ngày hay nâng tỷ suất khấu hao hàng năm. 

Đa dạng hóa sản phẩm nhằm tận dụng nhanh sự hoạt động của máy móc -> rút ngắn 

thời gian thu hồi vốn. 

- Vốn lưu động. 

+ Khái niệm: 

Vốn lưu động là một bộ phận của vốn sản xuất, tham gia vào quá trình sản xuất, giá trị 

của nó chuyển một lần vào giá trị của sản phẩm mới. 

+ Bao gồm:  

Giá trị nguồn nhiên vật liêu, vật liệu phụ; tiền lương. 

Trong quá trình sản xuất sức lao động biểu hiện hình thức là lương, tái hiện trong giá trị 

mới của sản phẩm; giá trị nguyên, nhiên liệu và vật liệu phụ lại được chuyển toàn bộ giá 

trị vào giá trị hàng hóa trong chu kỳ sản xuất đó. 

 

=> Nhận xét: về mặt giá trị thì vốn cố định chu chuyển chậm còn vốn lưu động chu chuyển 

nhanh hơn. 
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-> Trong quản lý kinh doanh, cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là tăng tốc độ chu 

chuyển vốn lưu động. 

* Kết luận:  

Nghiên cứu tuần hoàn vốn và chu chuyển vốn xét thực chất là nghiên cứu tái sản xuất mở 

rộng, chu chuyển vốn ảnh hưởng đến tiết kiệm vốn ứng trước (đặc biệt: vốn lưu động). Chu 

chuyển vốn tốt -> tăng lợi nhuận -> liên quan đến tăng trưởng và phát triển kinh tế => Phấn 

đấu nâng cao tốc độ chu chuyển vốn là nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp. 

2. Giá thành sản phẩm. 

2.1. Giá thành là gì? 

- Giá trị hàng hóa = c + v + m 

c: giá trị lực lượng sản xuất đã vật hóa 

v: giá trị sức lao động biểu hiện dưới hình thức tiền lương. 

m: giá trị của sản phẩm thặng dư. 

+ (c + v): biểu hiện dưới hình thái tiền thì được gọi là giá thành sản phẩm, hay chi phí sản 

xuất. 

+ (c + v); biểu hiện dưới hình thái tiền -> chịu sự ảnh hưởng của giá trị tiền tệ thông qua sự 

biến động của giá cả. 

=> Giá thành có thể thống nhất hay không thống nhất với hai bộ phận đầu của giá trị hàng 

hóa. 

- Thực tiễn doanh nghiệp: 

Giá thành = c + v + tiền lãi trả vốn vay ngân hàng + các loại tiền phạt 

2.2. Phân loại 

- Giá thành công xưởng và giá thành đầy đủ. 

+ Giá thành công xưởng: giá thành trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. 

+ Giá thành đầy đủ gồm giá thành trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, chi phí quản lý và chi phí 

tiêu thụ sản phẩm. 

- Giá thành kế hoạch giá thành thực tế. 

- Giá thành cá biệt và giá thành xã hội. (Giúp chủ doanh nghiệp so sánh giá cả hàng hóa 

doanh nghiệp có phù hợp mức giá cả thị trường hay không). 

2.3. Vai trò 

- Giá thành là một chỉ tiêu tổng hợp trong quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
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=> Hạch toán giá thành, giảm giá thành là 1 nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên đối với các 

doanh nghiệp. 

VD: Giảm giá thành làm cho giá cả cạnh tranh; lợi nhuận doanh nghiệp tăng; cho phép 

doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đứng vững và thắng lợi trong cạnh tranh; đóng góp cho ngân 

sách nhà nước -> có lợi cho sự phát triển của xã hội. 

- Các biện pháp mấu chốt giảm giá thành. 

+ Tổ chức lại sản xuất, phân công lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao 

năng suất lao động trong doanh nghiệp. 

+ Giảm tỷ lệ hàng phế phẩm, thứ phẩm; nâng tỉ lệ hàng chính phẩm, hàng có chất lượng cao, 

có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

+ Thực hành tiết kiệm trong sản xuất, cải tiến quản ý, nâng cao hiệu quả quản lý (đặc biệt: 

quản lý vốn và giá thành). 

3. Tiền lương. 

3.1. Bản chất kinh tế của tiền lương. 

- Khái niệm. 

Tiền lương không phải là sự trả công cho lao động, mà là hình thái tiền tệ của giá trị sức lao 

động, hay giá cả sức lao động. 

- Cơ cấu tiền lương. 

+ Giá trị tư liệu sinh hoạt đầy đủ nuôi sống bản thân người lao động. 

+ Giá trị tư liệu sinh hoạt đầy đủ nuôi sống số lượng con cái nhất định của họ. 

+ Chi phí nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật và tay nghề của người lao động. 

Chú ý: mỗi bộ phận trên có vị trí quan trọng nhất định. Quy mô, tỷ trọng của mỗi bộ phận có 

thể khác nhau và chịu sự chi phối của tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sự phát triển lực lượng sản 

xuất - năng suất lao động và tính chất chế độ xã hội. 

3.2. Hình thức cơ bản của tiền lương 

a)Tiền lương theo thời gian 

- Tiền lương theo thời gian là hình thức tiền lương mà số lượng của nó phụ thuộc vào số 

lượng thời gian (giờ, ngày, tháng, tuần) người lao động thực sự lao động cho các doanh 

nghiệp. 

- Thước đo mức tiền lương theo thời gian là đơn giá một giờ lao động. 

b) Tiền lương theo sản phẩm 
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- Tiền lương theo sản phẩm là hình thức tiền lương mà số lượng của nó phụ thuộc vào số 

lượng sản phẩm mà người lao động đã sản xuất ra, hoặc tùy theo số lượng công việc đã hoàn 

thành. 

- Thước đo mức tiền lương tính theo sản phẩm là đơn giá mỗi sản phẩm (Thực tế theo sản 

phẩm chỉ là chuyển hóa của tiền lương theo thời gian vì thực chất đơn giá tiền lương của mỗi 

sản phẩm là sự trả cho lượng thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra đơn vị sản phẩm đó). 

* Mỗi hình thức cơ bản của tiền lương nói trên đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất 

định. Tùy theo ngành hàng và loại công việc lựa chọn hình thức tiền lương cho phù hợp. 

3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương 

a) Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 

- Tiền lương danh nghĩa là khoản thu nhập mà người lao động nhận được dưới hình thái tiền 

tệ sau khi đã thực sự làm việc cho các chủ doanh nghiệp. 

- Tiền lương thực tế là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà người lao động mua được băng 

tiền lương danh nghĩa. 

b) Các nhân tố làm biến đổi tiền lương 

- Tiền lương - sức lao động => Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương gắn với các nhân tố 

làm tăng giảm giá trị sức lao động. 

VD: Nhân tố làm tăng giá trị sức lao động như nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường độ 

của người lao động 

Nhân tố làm giảm giá trị sức lao động như tăng năng suất lao động (đặc biệt những 

ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng). 

- Một số nhân tố khác: 

+ Cung cấp sức lao động của người lao động luôn ở thế bất lợi. 

+ Sự biến động tăng lên của giá cả, của thuế khóa... 

(Chú ý: Sự giảm sút của tiền lương chỉ có tính chất tương đối). 

4. Lợi nhuận và các hình thái vốn của thu nhập. 

4.1. Lợi nhuận (P). 

- Công thức giá trị hàng hóa. 

Giá trị hàng hóa = c + v + m 

c + v: chuyển hóa thành chi phí sản xuất hay 

giá thành  
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m: lợi nhuận. 

- Khái niệm:  

Lợi nhuận của doanh nghiệp là doanh nghiệp thu trừ đi mọi chi phí. 

I. Lợi nhuận = Doanh thu - 

Chi phí 

- Nguồn gốc: 

 Lợi nhuận là phần giá trị của sản phẩm thặng dư do lao động thặng dư tạo ra trong quá trình 

sản xuất. 

- Số lượng:  

+ Lợi nhuận gồm lợi nhuận đồng nhất và lợi nhuận không đồng nhất với giá trị của sản phẩm 

thặng dư. 

+ Lợi nhuận phụ thuộc vào các nhân tố như cạnh tranh, cung - cầu, giá trị của tiền tệ. 

- Tỷ suất lợi nhuận (P') 

+ Khái niệm:  

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa lợi nhận thu được so với vốn, chi phí 

doanh thu bán hàng. 

+ Công thức: 

     

 

 

 

- Vai trò:  

Lợi nhuận, đặc biệt tỷ suất lợi nhuận cao, là động lực kinh tế, mục tiêu kinh tế trực tiếp 

của các chủ doanh nghiệp. 

4.2. Các hình thái vốn và thu nhập của nó. 

a) Vốn sản xuất và lợi nhuận trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. 

- Vốn sản xuất là toàn bộ tài lực, vật lực và nhân lực biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hoạt 

động trong lĩnh vực sản xuất vật chất. 

- Vốn sản xuất phải tuân theo 2 nguyên tắc: Bảo tồn và sinh lời. 

- Lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất gồm:  

Lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận nông nghiệp... 

P' = 
Lợi nhuận 

100% = 
P 

100% 
Vốn kinh doanh c + v 
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+ Chú ý: Phân biệt chủ doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp. 

 Chủ doanh nghiệp: tư nhân, cá thể, tập thể dưới hình thức doanh nghiệp nhỏ riêng lẻ, 

công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước. 

 Người quản lý doanh nghiệp: có thể đồng thời là chủ doanh nghiệp , có thể được làm 

thuê làm chức năng quản lý. 

b) Vốn thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp. 

- Thương nghiệp là một phạm trù phản ánh một hoạt động kinh tế diễn ra trên lĩnh vực lưu 

thông hàng hóa đã được chuyên môn hóa. 

- Người hoạt động trong lĩnh vực thương nghiệp là thương nhân. 

- Vốn thương nghiệp là toàn bộ nhân, vật, tài lực dưới hình thái tiền tệ, hoạt động trong kĩnh 

vực lưu thông hàng hóa. 

- Công thức vận động của vốn thương nghiệp: 

T - H - T' 

-> Thương nghiệp có đặc tính vừa phụ thuộc vừa độc lập với sản xuất. 

+ Phụ thuộc sản xuất:  

Quy mô, cơ cấu, số lượng, chất lượng hàng hóa đem ra lưu thông do sản xuất quyết định. 

+ Độc lập sản xuất: 

Thương nghiệp hoạt động trong một lĩnh vực riêng, có vốn riêng... 

- Lợi nhuận thương nghiệp là số chênh lệch giữa giá bán và giá mua sau khi đã trừ đi chi phí 

lưu thông và thuế. 

Lợi nhuận thương nghiệp = (giá bán - giá mua) - Chi phí lưu thông - Thuế 

+ Chi phí lưu thông là gì? 

 Hàng hóa được sản xuất ra muốn đi vào tiêu dùng phải qua khâu lưu thông - sự trao 

đỏi hàng hóa khi lấy tiền tệ làm môi giới. 

 Khái niệm:  

Chi phí lưu thông là những chi phí lao động vật hóa và lao động sống biều 

hiện dưới hình thái tiền tệ trong quá trình thực hiện giá trị hàng hóa ở lĩnh 

vực lưu thông. 

 Bao gồm: 
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Chi phí tiếp tục quá trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông bao gồm: chi 

phí vận chuyển, bốc dỡ, phân loại và bao gói (tác dụng bảo tồn và tăng giá 

trị sử dụng, bù đắp được cộng vào giá bán hàng hóa). 

Chi phí lưu thông thuần túy bao gồm chi phí quảng cáo, kế toán tiền lương 

người lao động bán hàng và các khoản chi khác; Tác dụng: không làm tăng 

giá trị sử dụng nên không được cộng vào giá bán; Bù đắp: bằng phần chiết 

khấu thương nghiệp mà người sản xuất nhường cho. 

 Nhận xét: chi phí lưu thông có ảnh hưởng giá thành sản phẩm vì: 

Giá thành sản phẩm = Giá mua hàng hóa + Chi phí lưu thông tiếp tục quá 

trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông 

- Về nguồn gốc, lợi nhuận thương nghiệp do đâu mà có? 

+ Nếu không xét đến hoạt động tiếp tục sản xuất trong lĩnh vực lưu thông mà chỉ xét đến 

thương nghiệp thuần túy (chuyên mua - bán thực hiện giá trị hàng hóa) và nếu không xét đến 

mua rẻ bán đắt (không đúng giá trị), cân đo đong đếm không chính xác => Thương nghiệp 

không tạo ra giá trị. 

+ Lợi nhuận thương nghiệp là một phần lợi nhuận được tạo ra trong sản xuất và được các chủ 

doanh nghiệp sản xuất nhường cho. 

+ Quá trình chuyển nhượng được thực hiện thông qua sự cạnh tranh giữa chủ doanh nghiệp 

sản xuất và chủ doanh nghiệp thương nghiệp khi mỗi bên đều bỏ vốn cùng sản xuất và lưu 

thông để chia nhau lợi nhuận. 

VD: Lý thuyết. 

- Chưa có vốn thương nghiệp: 

Chủ doanh nghiệp bỏ 800 triệu đồng, thu về 100 triệu đồng -> tỷ suất lợi nhuận là 

100/800x 100% = 12,5% 

- Có vốn thương nghiệp 200 triệu đồng ->  tỷ suất lợi nhuận chung: 

100/(800+200)x100% = 10% 

+ Chủ doanh nghiệp sản xuất bỏ 800 triệu, thu về 800x10% = 80 

+ Thương nghiệp bỏ 200 triệu, thu về 200 x 10% = 20 

Thực tế: 

Sự chuyển nhượng: thông qua chênh lệch giá cả. 
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- Chủ doanh nghiệp sản xuất bán buôn cho chủ doanh nghiệp thương nghiệp: P = 880 

triệu (800 triệu là chi phí và 80 triệu là lợi nhuận của chủ doanh nghiệp sản xuất) 

Chủ doanh nghiệp thương nghiệp bán ra thị trường với P = 900 triệu (bán theo đúng giá 

trị; trong đó 880 triệu là chi phí và 20 triệu là lợi nhuận của chủ doanh nghiệp thương 

nghiệp). 

=> Vậy:  

+ Về mặt số lượng, lợi nhuận thương nghiệp là sự chênh lệch giữa giá bán lẻ và bán buôn 

công nghiệp. 

Lợi nhuận thương nghiệp = giá bán - giá mua 

+ Về mặt nguồn gốc, nó là một phần lợi nhuận do lao động thặng dư tạo ra trong sản xuất mà 

các chủ doanh nghiệp sản xuất nhường cho các chủ doanh nghiệp thương nghiệp. 

c. Vốn cho vay và lợi tức cho vay.  

  - Vốn cho vay là vốn tiền tệ mà người chủ của nó nhường quyền sử dụng cho người khác 

trong một khoảng thời gian để nhận một số lời nào đó. 

   Trong quá trình SXKD, có những thời điểm DN thừa vốn nhưng vẫn muốn sinh lời. Đồng 

thời, có những DN thiếu vốn nhưng vẫn cần duy trì sản xuất. Từ đó hình thành quan hệ vay 

và cho vay giữa các DN thừa vốn và thiếu vốn. 

  - Đặc điểm của loại vốn này là quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng. 

   Vốn vay và cho vay không có sự thay đổi quyền sở hữu mà chỉ thay đổi quyền sử dụng. DN 

đi vay phải trả cho DN cho vay một khoản lợi tức để được sử dụng vốn của họ trong một 

khoảng thời gian nhất định.  

   + Lợi tức là một phần lợi nhuận mà người đi vay trả cho người cho vay theo thoả thuận. 

   + Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm giữu mức lợi tức và vốn vay.  

     Nếu ký hiệu Z là mức lợi tức, Z’  là tỷ suất lợi tức,và T là vốn cho vay, ta có : 

Z’  = Z : T * 100% 

   + Đặc điểm tỷ suất lợi tức : 

      Từ công thức tỷ suất lợi tức, ta thấy về logic, tỷ suất lợi tức Z’  có sau lợi tức Z :  

 Nhưng thực tế Z’  có trước Z, nghĩa là: 

Z= Z’ * T. 
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      Tỷ suất lợi tức là một con số không xác định, vì tử số Z nằm trong khoảng O<Z<p ; nh-

ưng từng thời điểm cụ thể Z’  lại là một con số xác định, vì ứng với một mức lợi tức nhất định 

nào đó trong khoảng trên. 

       Tỷ suất lợi tức có xu hướng giảm xuống, ví tỷ suất lợi nhuận giảm xuống và cung tiền tệ 

lớn hơn cầu tiền tệ, do kinh tế ngày càng phát triển.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 d. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng. 

  - Khái niệm: Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, vàng bạc và làm môi giới 

giữa người cho vay và người đi vay. 

  - Chức năng của Ngân hàng: 

   + Là trung tâm tín dụng. 

   + Là trung tâm thanh toán. 

   + Quản lý lưu thông tiền mặt. 

Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ do đó thu về lợi nhuận.  

  - LN ngân hàng = Lãi suất cho vay –  ( lãi suất đi vay + chi phí phục vụ nghiệp vụ ngân 

hàng ). 

   Hoạt động vay và cho vay gọi là hoạt động tín dụng. Tín dụng có 2 loại: Tín dụng thương 

nghiệp và tín dụng ngân hàng. 

   + Tín dụng thương nghiệp : Là quan hệ vay mượn giữa các chủ kinh doanh trực tiếp với 

nhau. 

      Nói cách khác, đây lá hình thức mua bán chịu giữa các doanh nghiệp. 

   + Tín dụng nhân hàng; Là quan hệ vay mượn thông qua ngân hàng làm môi giới. 

 e. Ruộng đất và địa tô. 

  - Khái niệm.  

   + Là một ngành sản xuất vật chất, cũng như các nghành sản xuất vật chất khác, giá trị hàng 

hoá nông nghiệp sau khi trừ chi phí hiệu số đó là lợi nhuận.  

   + Như vậy, địa tô là một phần giá trị của sản phẩm thặng dư ngoài mức lợi nhuận của chủ 

nông  nghiệp nộp lại cho kẻ nắm quyền sở hữu ruộng đất, để đựơc quyền sử dụng ruộng đất 

trong thời gian nhất định. 

  - Các loại địa tô.  

   + Địa tô chênh lệch:  Địa tô chênh lệch gắn liền với độc quyền kinh doanh ruộng đất. Có 

hai hình thức địa tô chênh lệch: Địa tô chênh lệch 1 gắn liền với màu mỡ tự nhiên và vị trí 
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thuận lợi đối với việc tiêu thụ nông sản: Địa tô chênh lệch 2 gắn liền với màu mỡ nhân tạo, 

hay gắn liền với thâm canh ruộng đất trong nông nghiệp.  

   + Địa tô tuyệt đối: Loại này gắn liền với độc quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa 

chủ. 

   + Địa tô độc quyền: Loại địa tô này gắn liền với độc quyền tự nhiên sinh ra. 

  Ví dụ, những ruộng đất trồng cây đặc sản, đất đai có các mỏ khoáng sản quý hiếm, đất ở 

nơi đặt biệt thuận tiện về giao thông thị trường. 

   Nghiên cứu địa tô rút ra mấy nhận xét: 

   Một là: Quốc hữu hoá ruộng đât sẽ thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa 

chủ, làm cho ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước, thủ tiêu địa tô tuyệt đối, tạo điều kiện hạ giá 

trị nông phẩm. 

  Hai là: Quốc hữu hoá không ảnh hưởng đến địa tô chênh lệch vì nó không thủ tiêu quyền 

sử dụng, hay quyền kinh doanh ruộng đất, song địa tô chêch lệch sẽ thuộc về nhà nước, dưới 

hình thức là thuế nông nghiệp. 

  Ba là: trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì địa tô chênh lệch 2 (do thâm canh) thuộc 

quyền chi phối của chủ thâm canh ruộng đất 

  Bốn là: Quốc gia nào có nhiều ruộng đất có địa tô độc quyền sẽ có nhiều điều kiện phát 

triển kinh tế. 
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Chương 5. nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

1. Thực trạng và vai trò của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 

2.1. Kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường và sự cần thiết hình thành, phát triển kinh tế 

thị trường ở nước ta 

- Khái niệm: 

+ Kinh tế hàng hoá là, trong đó hình thái phổ biến của sản xuất là sản xuất ra sản phẩm để 

bán, để trao đổi trên thị trường. 

+ Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hoá vận động hoàn toàn theo các quy luật kinh tế 

khách quan của thị trường. 

- Đặc trưng của kinh tế thị trường: 

+ Các chủ thể có tính năng động và tự chủ cao; 

+ Giá cả do thị trường quyết định; 

+ Nền kinh tế vận hành theo các quy luật vốn có của thị trường; 

+ Cạnh tranh là tất yếu vì mục đích lợi nhuận; 

+ Trong nền kinh tế thị trường hiện đại còn có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. 

- Tất yếu hình thành kinh tế trị trường ở nước ta: 

Ta có đủ điều kiện tồn tại và phat triển kinh tế thị trường: 

+ Sự phân công lao động xã hội; 

+ Tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất. 

2.2. Vai trò của nền kinh tế thị trường ở nước ta 

- Mặt tích cực: 

+ Thúc đẩy quá trình xã hội hoá sản xuất; 

+ Kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của 

xã hội; 

+ Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển; 

+ Đẩy mạnh giao lưu kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế… 

- Mặt tiêu cực: 

+ Khủng hoảng; 

+ Phá sản 

+ Thất nghiệp; 

+ Tăng ô  nhiễm môi trường; 
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+ Khai thác bừa bãi kiệt quệ tài nguyên; 

+ Phân hoá giầu nghèo. 

- Vận dụng vào Việt Nam: 

 Trong giai đoạn đầu, việc chủ động khắc phục có hiệu quả những mặt khuyết tật của 

kinh tế thị trường một cách có ý thức thông qua kết hợp hài hoà giữa chính sách kinh tế và 

chính sách xã hội trong từng thời gian. 

2. Nội dung, xu hướng vận động  của kinh tế thị trường ở nước ta 

2.1 Nội dung và xu hướng vận động của kinh tế thị trường ở nước ta 

* Thực chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá 

nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

* Nội dung và xu hướng vận động của kinh tế thị trường thể hiện ở những đặc trưng sau đây: 

(1)Nền kinh tế thị trường dựa trên cơ sở nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế 

nhà nước giữa vai trò chủ đạo 

- Để xây dựng và phát triển kinh tế thị trường thì cần phải có sự phân công lao động xã 

hội và sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá. 

- Trước đổi mới: 

+ Do nhận thức sai lầm về thời kỳ quá độ, về chủ nghĩa xã hội cùng với tư tưởng nôn 

nóng, chủ quan trong cải tạo xã hội chủ nghĩa trước đây, ta đã chủ trương xoá bỏ các 

thành phần kinh tế khác ngoài kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. 

+ Thực chất là thủ tiêu môi trường hợp tác cạnh tranh để kinh tế thị trường phát triển. 

- Từ khi đổi mới: 

+ Cùng với sự chuyển dịch từ kinh tế tập trung kế hoạch hoá quan liêu bao cấp sang kinh 

tế thị trường là sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất -> Hình thành cơ 

cấu kinh tế nhiều thành phần mang tính đa dạng và đan kết với nhau là một tất yếu đối 

với nước ta. 

Các thành phần kinh tế đó là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư 

bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Các thành phần kinh tế trên tồn tại một cách khách quan và là những bộ phận cần thiết 

của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa. 

+ Trong đó, kinh tế nhà nước giữ  vai trò chủ đạo. 
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Việc xác lập vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là vấn đề có tính nguyên tắc, đây là yếu 

tố kinh tế đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta 

trong thời kỳ quá độ. 

Kinh tế nhà nước phải được xây dựng và phát triển có hiệu quả để thực hiện tốt vai trò 

chủ đạo của mình; đồng thời Nhà nước phải thực hiện tốt vai trò quản lý vĩ mô kinh tế - 

xã hội để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần cần đảm bảo 2 yêu cầu sau: 

+ Bảo đảm cho mọi người dù ở các thành phần kinh tế nào cũng đều được tự do kinh 

doanh theo Pháp luật, được Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu về TLSX và thu nhập hợp 

pháp. 

+ Các chủ  thể kinh tế đều được hoạt động kinh doanh theo cơ chế tự chủ, hợp tác, cạnh 

tranh và bình đẳng trước Pháp luật. 

(2) Nền kinh tế thị trường nước ta thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, 

trong đó phân phối theo lao động là chủ yếu 

- Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ở nước ta, nhiều chế độ sở hữu cùng tồn 

tại: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu cá nhân và các hình thức sở hữu do kết quả 

của sự xâm nhập giữa chúng. Mỗi chế độ sở hữu có nguyên tắc (hình thức) phân phối 

tương ứng với nó, vì thế, trong thời kỳ quá độ tồn tại cơ cấu đa dạng về hình thức phân 

phối thu nhập. 

- Bao gồm các hình thức phân phối sau đây: 

+ Phân phối theo lao động, hiệu quả kinh tế. 

+ Phân phối theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác. 

+ Phân phối thông qua phúc lợi xã hội. 

- Trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng khẳng định: Phân phối 

theo lao động là hình thức phân phối chủ yếu. 

Phân phối theo lao động được thực hiện đối với thành phần kinh tế dựa trên chế độ công 

hữu về tư liệu sản xuất, đặc biệt là đối với thành phần kinh tế nhà nước. Hình thức phân 

phối này thể hiện sự công bằng bình đẳng trong phân phối, thể hiện tính ưu việt bản chất 

của chủ nghĩa xã hội, của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

(3) Nền kinh tế thị trường nước ta phát triển theo cơ cấu kinh tế "mở cửa" với bên 

ngoài 
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- Đặc điểm này phản ánh sự khác biệt giữa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa mà ta đang xây dựng với nền kinh tế đóng, kép kín trước đổi mới, đồng thời 

phản ánh xu hướng hội nhập nền kinh tế nước ta trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế. 

- Mở cửa kinh tế, hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới là tất yếu đối với nước ta. 

Chỉ có như vậy mới thu hút được vốn, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý 

tiên tiến của cá nước để khai thác tiềm năng và thế mạnh của nước ta, thực hiện phát huy 

nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển kinh tế thị trường hiện đại theo kiểu 

rút ngắn. 

- Thực hiện mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại: 

+ Theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại. 

+ Có bước đi thích hợp hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 

+ Phải đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế 

đối ngoại, chủ động và tích cực tâm nhập thị trường quốc tế, chú trọng thị trường trung 

tâm kinh tế thế giới, mở rộng thị phần trên các thị trường quen thuộc, tranh thủ mọi cơ 

hội để mở ra thị trường mới. 

+ Cải thiện môi trường đầu tư và bằng nhiều hình thức thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. 

(4) Nền kinh tế thị trường nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa được 

đảm bảo bằng vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của Nhà 

nước 

- Mục tiêu phát triển kinh tế thị trường: 

Ta không xây dựng kinh tế thị trường nói chung mà xây dựng kinh tế thị trường theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa, tức là, phát triển kinh tế thị trường phải tạo ra một xã hội chủ 

nghĩa. 

Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là: Giải phóng sức sản xuất, 

động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá, xây dưng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao hiệu quả kinh 

tế xã hội, cải thiện từng đời sống nhân dân. 

ở nước ta. thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, lấy sản xuất 

gắn liền cải thiện đời sống nhân dân, tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng 

xã hội, khuyến khíchlàm giầu hợp pháp, gắn liền với xoá đói giảm nghèo. 
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- Mô hình kinh tế thị trường của ta xây dựng khác mô hình kinh tế thị trường ở các 

nước tư bản chủ nghĩa về: Trình độ phát triển dung lượng thị trường; điều tiết vĩ mô 

của Nhà nước. Đặc biệt là sự khác nhau 3 khía cạnh cơ bản sau: 

+ Tính chất và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước 

Kinh tế nhà nước nắm giữ những ngành then chốt, trọng yếu mũi nhọn, hiệu quả kinh tế - 

xã hội cao. 

Ví dụ: Ngân hàng, điện lực, nước, hàng không… 

+ Đặc tính của dân tộc Việt Nam có nét khác với các dân tộc ở các nước khác: 

Người Việt Nam có truyền thống cần cù, có nghề thủ công cổ truyền, khả năng nhận thức 

nhanh, hiếu học… Đặc tính đó in đậm dấu nét trong các yếu tố đầu vào của sản xuất hàng 

hóa, có liên quan đến giá thành sản phẩm; rõ nét ở dung lượng thị trường, ở cơ cấu, chất 

lượng và giá cả hàng hóa. 

- Tính chất Nhà nước ta khác biệt nhất định với tính chất Nhà nước của các nước khác. 

 Nhà nước Việt Nam là "nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức làm 

nền tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo." 

 Nhà nước thông qua các công cụ: pháp luật, kế hoạch, chính sách, và các công cụ 

khác, tạo môi trường tương đối ổn định và hành lang cần thiết cho việc thực hiện 

chức năng quản lý vĩ mô Nhà nước về mặt kinh tế, dẫn dắt các thành phần kinh tế 

khác hoạt động theo các mục tiêu định hướng kinh tế - xã hội được xác định trong 

từng thời kỳ. 

 Nhà nước ta là cái đảm bảo đưa nền kinh tế thị trường nước ta phát triển gắn liền 

thực hiện mục tiêu "Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh 

theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

* Nhận xét: 

Bốn đặc trưng nói trên hợp thành nội dung và xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kỳ quá độ. Bốn đặc trưng ở trạng thái động, 

phát triển từ thấp lên cao, trở thành đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường ở nước ta. 

2.2 Thực trạng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay: 

Nền kinh tế thị trường của ta còn ở trình độ thấp kém. Thể hiện: 

a) Nền kinh tế thị trường của ta còn ở trình độ sơ khai: 
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- Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn ở trình độ thấp, bên cạnh một số lĩnh vực , một số cơ sơ 

kinh tế đã được trang bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại, trong nhiều ngành kinh tế, máy 

móc cũ kỹ, công việc lạc hậu. 

Ví dụ: Theo UNDP, ở Việt Nam: 

+ Trình độ công nghệ lạc hậu 2/7 của thế giới. 

+ Thiết bị máy móc lạc hậu 2 - 3 thế hệ (có lĩnh vực 4 - 5 thế hệ). 

+ Lao động thủ công vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động xã hội. 

+ Năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động của ta còn rất thấp so với khu vực 

và thế giới: năng suất lao động của ta chỉ bằng 30% của thế giới. 

- Kết cấu hạ tầng vật chất và xã hội (cả về kỹ thuật lẫn mạng lưới giao thông vận tải, 

điện nước, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, thông tin) thấp kém, cản trở sự phát triển kinh 

tế hàng hoá trong nước và sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

Ví dụ: Mật độ đường giao thông/ km bằng 1% với mức trung bình  của thế giới; tốc độ 

truyền thông cả nước chậm hơn thế giới 30 lần… 

- Do cơ sở vật chất còn ở trình độ thấp làm cho phân công lao động kém phát triển, sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. 

Ví dụ: Nền nông nghiệp nước ta chưa thoát khỏi nền kinh tế nông nghiệp sản xuất nhỏ. 

Nông nghiệp vẫn sử dụng khoảng 70% lực lượng lao động, nhưng chỉ sản xuất khoảng 

26% GDP. 

- Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước, cũng như thị 

trường nước ngoài còn rất yếu. 

Do cơ sở vật chất - kỹ thuật và công nghệ lạc hậu -> năng suất lao động thấp -> khối 

lượng hàng hóa nhỏ bé, chủng loại hàng hóa còn nghèo nàn, chất lượng hàng hóa thấp, 

giá cả cao -> khả năng cạnh tranh thấp. 

- Nguồn nhân lực để phát triển kinh tế thị trường của ta thiếu, và còn nhiều bất cập. 

+ Chưa có đội ngũ những nhà doanh nghiệp giỏi, thích nghi được với cơ chế thị trường và 

quen kinh doanh theo pháp luật. 

+ Người dân mới bắt đầu làm quen với cơ chế thị trường, chưa có thói quen và tập quán 

hoạt động kinh doanh theo pháp luật. 

+ Còn nhiều cán bộ thuộc ngành tư pháp thiếu năng lực và chưa nghiêm minh. 


